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	Bài kiểm tra chất lượng cuối kì II
          Năm học: 2021- 2022
   Môn Tiếng Việt – lớp 1

            -----------------------


Họ và tên học sinh:………………………Lớp:…… Trường Tiểu học Kim Đính. 

A.  Kiểm tra đọc (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (6 điểm): 

              Bài đọc:.........................................................................................................
II, Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm ): Thời gian làm bài 30 phút 
1. Đọc thầm bài:        Chuyện trong vườn
Sáng sớm, Mai ra vườn đã thấy bà đang tưới hoa. Em gọi:

- Bà ơi! 
- Cháu dậy rồi à? Đi cẩn thận kẻo ngã nhé!

Mai chạy về phía bà. Bỗng em vấp phải một mô đất, ngã sõng  soài, làm gãy một cành hồng. Bà vội chạy lại đỡ cháu  rồi hỏi:

- Cháu có đau không?
Mai đau nhưng nói: 

- Không sao ¹!

- Nhìn cành hoa gãy đang ứa nhưạ, Mai nghĩ: “Chắc hoa cũng đau lắm, nó đang khóc. Chỉ tại Mai chạy vội mà hoa đau."
                                                               (Sách Tiếng Việt lớp 1- tập 2 trang 103

2. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:     

Câu 1: (1 điểm): Thấy Mai ra vườn, bà nhắc Mai điều gì ?

A. Cháu đi cẩn thận kÎo ngã.            ;    B. Cháu ®ừng chạy trong vườn.
C. Cháu không được bẻ cành, hái hoa trong vườn nhé.
Câu 2: (1 điểm): Vì sao Mai nghĩ là hoa đang khóc? 
A. Vì Mai thấy cành hoa bị gãy.
B.  Vì Mai thấy cành hoa gãy đang ứa nhựa.

C.  Vì Mai nghe  thấy cành hoa đang khóc.
Câu 3: (1 điểm):  Mai là cô bé thế nào ?:
A. Cô bé tốt bụng.               ;             B. Cô bé biết vâng lời.
C. Cô bé nhân hậu, giàu tình cảm

Câu 4: (1 điểm): Em thay Mai hãy viết lời xin lỗi cây hoa.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
B. Kiểm tra viết: 1. Nghe- chính tả: (6 điểm )   


2. Bài tập:
Câu 1: Điền vào chỗ trống s hay x

	      Lá  …. en
	     …. e đạp             ;        ®ĩa xôi


Câu 2: Điền vào chỗ trống ngh hay ng

	      Khen …… ợi         ;  …….ỉ hè
	     ;        nhà …..a


Câu 3: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp

	Hoa cà
	
	vàng vàng.

	Hoa mướp
	
	trắng tinh.

	Hoa lựu
	
	tim tÝm.

	Hoa mận
	
	đỏ như đốm lửa.


Câu 4: Viết một câu về đồ dùng học tập của em.
....................................................................................................................................................................................................................................................................
GV coi, chấm: ..............................................................................
	Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	 ĐáP áN CHấm bài kiểm tra cuối kì II

Môn tiếng việt lớp 1

Năm học: 2021 - 2022


Phần đọc hiểu : 4 điểm

1. Đáp án

	Câu
	Phương g án đúng

	Câu 1
	           A

	Câu 2
	          B

	Câu 3
	C 

	Câu 4
	Tùy theo câu trả lời của học sinh.


2. Biểu điểm: 

                  Câu 1; 2; 3; 4 : 4 điểm (đúng mỗi câu được 1 điểm)

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	Đề kiểm tra định kì cuối  kì II
              Năm học: 2021- 2022                                                                                     

          Môn : Tiếng Việt - Lớp 1                                                                                              

            Phần kiểm tra viết                                                                                                             

            Thời gian: 30 phút



1. Viết chính tả: Nghe – viết  (6 điểm):                
          Cả nhà thương nhau

Ba thương con vì con giống mẹ

Mẹ thương con vì con giống ba

Cả nhà ta cùng thương yêu nhau

Xa là nhớ, gần nhau là cười.

2. Bài tập:
Câu 1: Điền vào chỗ trống s hay x

	      Lá  …. en
	     …. e đạp             ;        ®ĩa ….ôi


Câu 2: Điền vào chỗ trống ngh hay ng

	      Khen …… ợi         ;  …….ỉ hè
	     ;        nhà …..a


Câu 3: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp

	Hoa cà
	
	vàng vàng.

	Hoa mướp
	
	trắng tinh.

	Hoa lựu
	
	tim tÝm.

	Hoa mận
	
	đỏ như đốm lửa.


Câu 4: Viết một câu nói về đồ dùng học tập của em.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

HẾT 
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	 Đề  kiểm tra chất lượng cuối kì ii
Năm học: 2021- 2022
Môn Tiếng Việt – lớp 1

                  Phần đọc thành tiếng




A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thành tiếng ( 6 điểm)

Học sinh bắt thăm, đọc một trong các bài đọc sau và trả lời 1 câu hỏi mà giáo viên đưa ra

                              Cái kẹo và con cánh cam
       Cô giáo hỏi: “Khi đi học, em mang những gì?”. Trung thấy khó nói. Bởi em đi học còn mang theo hôm thì cái kẹo, hôm thì con cánh cam. Cô và các bạn đều không biết. Nhưng Trung không muốn nói dối. Em kể ra các đồ dùng học tập, rồi nói thêm: “Em còn mang kẹo và con cánh cam nữa ¹”. 
Anh hùng biển cả

Cá heo rất thông minh. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào ra các cảng, dò mìn, săn lùng tàu thuyền giặc, ... Mét chú cá heo ở Biển Đen từng được thưởng huân chương vì đã cứu sống một phi công.
Kiến em đi học

Từ trường về nhà, kiến em có vẻ buồn lắm.

Thấy vậy, kiến anh hỏi:

- Em không làm được bài µ?

Kiến anh vừa hỏi, kiến em đã òa lên khóc nức nở:

- Em không biết ạ. Thầy chê chữ em nhỏ quá. Thầy nằm sát đất, giương kính lên cũng không đọc được.
                                 Sử dụng đồ điện an toàn
        Điện phục vụ đời sống con người, giúp ti vi, tủ lạnh, quạt máy, ... hoạt động. Nhưng điện có thể gây nguy hiểm cho người không biết cách sử dụng. Để sử dụng điện an toàn, em nhí hỏi người lớn trước khi sử dông.
---------------HẾT-----------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
1.  Hình thức kiểm tra

- Giáo viên chọn, đánh dấu đoạn đọc, ghi rõ tên bài, số trang vào phiếu để học sinh bốc thăm, chuẩn bị 3 phút, 
 - Thời gian đọc dành cho mỗi học sinh: không quá 2 phút 
2. Cách đánh giá, cho điểm: 



- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách, cách đưa mắt đọc; phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt                      






                   1điểm

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng);            1điểm

- Âm lượng đọc vừa đủ nghe;                                                                          1điểm

- Tốc độ đọc tối thiểu: 55-60 tiếng/phút;                                                         1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ;                                            1 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.




       1 điểm

.

	    PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH 
	h​ướng dẫn chấm bài kiểm tra cuối kì II

Môn tiếng việt lớp 1 ( Phần viết)

Năm học: 2021 - 2022


A. Cách tiến hành

- GV  đọc trước cho học sinh nghe một lần bài chính tả.

- Gv nêu yêu cầu viết chính tả: viết kiểu chữ thường, cỡ chữ nhỏ, trình bày sạch đẹp.

- Gv đọc cho học sinh viết từng tiếng, từ vào giấy kiểm tra.

- Gv đọc cho học sinh soát bài sau khi viết xong.

- GV nêu yêu cầu bài tập, học sinh tự hoàn thành vào giấy kiểm tra.

B. Cách tính điểm
1. Viết chính tả: 6 điểm 

- Tốc độ viết đạt yêu cầu:  2 điểm

- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 2 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm (sai 3 lỗi trừ 1 điểm)
Viết chữ xấu, trình bày bẩn toàn bài trừ: 1 điểm

2. Bài tập: 4 điểm 

Câu 1: (1 điểm ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0.3 điểm 

Câu 2: (1 điểm ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0.3 điểm 
Câu 3:  (1 điểm ) Nối đúng mỗi ý được 0.25 điểm 
Câu 4: (1 điểm ) Viết đúng thành câu phù hợp được 1 điểm 

Đáp án


Câu 1: (1 điểm).   Lá sen  ;    xe đạp    ;   đĩa xôi
Câu 2: (1 điểm).   khen ngợi  ;   nghỉ hè  ;    nhà ga
Câu 3: (1 điểm ) Nối đúng mỗi ý được 0.25 điểm 
	Hoa cà
	
	vàng vàng

	Hoa mướp
	
	trắng tinh

	Hoa lựu
	
	tim tím

	Hoa mận
	
	đỏ như gấc


Câu 4: (1 điểm)
Viết đúng yêu cầu, trình bày câu theo quy định.
   ĐỀ CHÍNH THỨC





       Điểm                                     Lời nhận xét của giáo viên


Đọc:............................................................................................................................................................


Viết: ..........................................................................................................................................................


TB:.............................................................................................................................................................





Chẳng ra gì .











Nghễnh ngãng , dềnh dàng.





Đi nhanh, ăn nhanh, làmnhanh.





Cư xử 





Cụ dế già đã 





Ăn mặc cứ 





   ĐỀ CHÍNH THỨC





   ĐỀ CHÍNH THỨC








